 bộ giáo dục và đào tạo               kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia

                                                                 lớp 12 thpt năm học 1996-1997

hướng dẫn chấm đề thi chính thức

hoá học vô cơ   (Bảng A)

                                             Ngày thi: Thi ngày 14-3-1997  
  Câu I: 

1.Sắp xếp thứ tự tăng dần số oxi hoá của N:

   -5
  -2
   -1
         0      +1      +2     +3
        +4
 +5

NH3
N2H4
  NH2OH   N2   N2O   NO   HNO2   NO2    HNO3
Nguyên nhân: N có z = 7 nên có cấu hình electron 1s2 2s2 2p5. Theo qui tắc bát tử để đạt tới số electron vỏ hoá trị boã hoà tương tự ở nguyên tử khí trơ gần N, có thể xảy ra:

N thu thêm electron (hay đợi electron dùng chung lệch về N) nên N có số oxi hoá âm từ -1 đến -3.

Hoặc N nhường (hay thay đổi electron dùng chung lệch về phía nguyên tử của nguyên tố có độ âm điện lớn hơn N) nên N có số oxi hoá dương, từ +1 đến +5.

N có số oxi hoá bằng 0 khi ở dạng đơn chất N2.

2.Xét sự phân li và sự thuỷ phân có thể có đối với mỗi chất trong dd nước của từng chất đó.

a) Na2CO3 ( 2Na+ + CO3-

Nó là muối của bazơ mạnh và axit yếu nên có sự thuỷ phân

CO32- + HOH ( HCO3 + OH (sự thuỷ phân tiếp của HCO3 thực tế hầu như không xảy ra). Kết quả tạo ra dd có độ pH > 7,0.

b) KNO3 ( K+ + NO3-  Nó là muối của axit mạnh và bazơ mạnh nên thực tế không thuỷ phân. Do đó dd có độ pH ( 7

c) (NH4)2SO4 ( 2NH4+ +SO42-  Nó là muối của bazơ yếu và axit mạnh nên bị thuỷ phân NH4+ + H2O- = NH3 + H2O

Hoặc có thể thấy NH4+ là axit (cho prôton) NH4+ = NH3- + H+
Kết quả dd có độ pH < 7

d) BaCl2 ( Ba2+ + 2Cl-   Nó là muối của axit mạnh, bazơ mạnh nên thực tế không thuỷ phân, do đó dd có độ pH = 7.

e) KHSO4 ( K+ + HSO4-    HSO4 là một axit tương đối mạnh nên phân li HSO4 ( H+ +SO42-  (Hằng số phân li Ka= 102)(hay HSO4 + H2O ( H3O+ + SO42-)

Vậy dd có độ pH < 7

3.Xét từng trường hợp thì cân bằng O3 = O2 + O thì bị phá vỡ như sau:

O3 + NO ( O2 + NO2
NO2 + O ( O2 + NO

O3 + O  NO   2O2 Vậy NO là xúc tác.

O3 + Cl ( O2 + ClO

ClO + O ( O2 + Cl

O3 + O   Cl     2O2  Vậy Cl là xúc tác

  Câu II: 1. MnO4 + 5Fe2+ + 8H+ = Mn2+ + 5Fe+ + 4H2O  (2)

2. [Mn2+][Fe3+]5 / [MnO4][Fe2+]3[H+]11 = K

3. Thay số vào biểu thức ta có lg K = 5(1,51 – 0,77) / 0,059 = 62,7

Vậy K = 1062,7

4. Vì K = 1062,7 là rất lớn nên coi phản ứng xảy ra hoàn toàn do đó ta có thể lập luận như sau để tính nồng đô ion khi phản ứng đó kết thúc

MnO4- + 5Fe2+ + 8H+ ( Mn2+ + 5Fe2+ + 4H2O   (2)

Co (ban đầu)
0,010

0,02

1,00


0,01

(C


0,004

0,02

8/5.0,02

0,004
  0,02

Số liệu (C có được dựa vào gt trên, mà gt đó là hợp lý vì.

Để phản ứng hết 0,01 mol MnO cần 0,05 mol Fe2+ và 0,08 mol H+: mà đã có CFe2+ = 0,02 ( 0,02 << 0,05, mặt khác CHo = 1,00 >> 0,08. Vậy Fe2+ phản ứng hết. Do đó sau phản ứng nồng độ của từng ion là: CFe2+ = 0; CFe3+ = 0,30; CMnO4 = 0,004; CH+ = 0,968; CK+ = 0,010; CSO42- = 0,535; (đơn vị các nồng độ trên đều là mol/lít hay ion gam/lit)

5.Xét ảnh hưởng của từng yếu tố đến cân bằng

a.Tăng pH tức giảm CH+. Theo nguyên lí Lơ Satơliê-Borên cân bằng sẽ chuyển dời về phía trái (chiều nghịch). (chú ý: nếu tăng pH nên quá lớn sẽ có Fe(OH)2(, phản ứng (2) không xảy ra như vậy).

b.Thay H2SO4 bằng HCl:

+ Ban đầu vẫn xảy ra (2) vì vẫn có CFe2+ đủ lớn.

+ Khi CFe2+ giảm tới mức nào đó sẽ xảy ra phản ứng

2MnO4 + 10Cl + 16H+ ( 2Mn2+ + 5Cl2 + 8H2O   (3)

Phản ứng này xảy ra không được chờ đợi 

c.Khi thêm KSCN thì có Fe3+ + 3SCN ( Fe(SCN)3(
Phản ứng (2) sẽ xảy ra theo chiều thuận (cân bằng hoá học chuyển dời sang phía phải)
Câu III:
1. a. 
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Để thực hiện được việc cân bằng các phương trình trên, ta dựa vào 2 định luật bảo toàn cụ thể là:

· Bảo toàn số khối. Ví dụ xét a/ ở vế phải đầu bài đã cho 206 + 4 = 210. Vậy vế trái phải có số khối là 210.

· Bảo toàn diện tích, cụ thể là bảo toàn số Proton. Cũng xét ví dụ a/ đầu bài cho vế phải có tổng số Proton là 82+2=84. Vậy vế trái phải có số Proton là 84. Tra bảng hệ thống tuần hoàn ta có H(PH210.

2.a. Tốc độ phân huỷ hạt nhân dược tính theo phương trình v= (.N (1)

            ( là hằng số tốc độ phân huỷ 

            N là tổng số hạt nhân phóng xạ có ở thời điểm xét

+ Trước hết cần tìm (.

Ta có  ( = 0,6931 / T1/2     (2)

T1/2 là thời gian phân huỷ đầu bài đã cho. Khi tính nên đổi ra giây cho phù hợp thông lệ.

+ Tiếp đến tìm N như sau:

-Tìm số mol UBOA có trong 10gam            10,0g             ( 1,19.102(mol)

                                                          (238.3+16.8)g/mol

-Số hạt nhân Uran có tổng cộng là: 1,19.102.6,022.1023.3 = 2,15.1022.

Trong đó: N(U238) = N(238) = 2,15.1022.0,9928 = 2,13.1022
                 N(U235) = N(235) = 2,15.1022.0,0072 = 1,55.1020
+Dùng phương trình (1) để tính tốc độ phân rã của từng loại hạt nhân Uran 

U238 có v(238) = ((238) . N(238) = 213.1022.0,6931

                                                         4,5.109.3,16.107
            v(238) = 1,04.106 hạt nh©n/gi©y

U235 có v(235) = ((235) . N(235) = 1,55.1020.0,6931

                                                         7,1.108.3,16.108
            v(235) = 4,76.104 hạt nh©n/gi©y

b.Dựa vào định luật bảo toàn số khối và bảo toàn điện tích, ta có phương trình 92U238 ( 86Ra226 + 3 2He4 +2(
Vậy Ra226 được điều chế từ U238. Cần lưu ý Uran phóng xạ hạt (.

  Câu IV: 1.Có các phương trình phản ứng 

      2R+ + H2S ( Ag2S( + 2H+

      Cr2O72 + 3H2S + 8H+ ( 2Cr3+ + 3S( + 7H2O

      Cu2+ + H2S ( CuS( + 2H+
      2Fe2+ + H2S ( 2Fe2+ + S( + 2H+
2.a. Chú ý thứ tự các bước của thực nghiệm. Có các phương trình phản ứng:

Ag+ + Cl ( AgCl(
Hg22+ + 2Cl ( Hg2Cl2(
b. Kết tủa a gồm 2 chất trên nên khi tác dụng với dd NH3 6M thì có 

AgCl + 2NH3 ( [Ag(NH3)2]+ + Cl

Hg2Cl2 + 2NH3 ( Hg + HgNH3Cl( + NH4+ + Cl

c. Với dd 2 sẽ có các phản ứng:

Al3+ + 3NH3 + 3H2O ( Al(OH)3( + 3NH4+
Cr + 3NH3 + 3H2O ( Cr(OH)3( + 3NH4+ .

d. Al(OH)3 + OH ( AlO2 + 2H2O (hay [Cr(OH)3])

    Cr(OH)3 +OH ( CrO2 + 2H2O (hay [Cr(OH)4])

    2[Cr(OH)4]- + 3HO2 ( 2CrO42 + OH + 5H2O.

  Câu V:

 1. Từ (G0 = (Ho -T(So. Thay số vào, tính (Go = -91,8 + 298.0,1979

          (Go = -32,8258 là J.(Go < 0. Phản ứng có khả năng tự xảy ra 

2. a) Từ (G = (Go + 2,30 RT lg p2NH3 / pH2 pN2
Thay số vào tính được (G = -32,8258-4,0.2,303.298.0,00831

                              (G = -55,6382 kJ

b) (G < 0: phản ứng tự xảy ra.

   Xét cả dấu ta thấy (G < (Go.Kết tủa này cho ta thấy ở trường hợp này phản ứng chưa đạt tới cân bằng nên tiếp tục xảy ra theo chiều thuận hay cân bằng hoá học chuyển dời sang phải. Kết quả định lượng đó minh hoạ rõ nguyên lí Lơ Satơliê. Thực vậy, ta có số liệu.

                         PH2               PN2              PNH3
Trường hợp 1    1,0              1,0              1,0

Trường hợp 2    10,0            10,0            1,0

         Cân bằng hoá học chuyển dời sang phải để chống lại sự tăng áp suất nên phần hay lượng hai chất đầu.

         Ghi chú: Thí sinh có cách giải khác phù hợp với đầu bài đều được coi là kết quả hợp lí.

                                                   Thang Điểm

	Câu
	Bảng A
	Bảng B

	I

II

III

IV

V


	5,00=1,00+2,500+1,500

4,00=0,50+0,50+,050+1,00+1.50

4,50=2,00+2,50

3,50=1,00+2,50

3,00=1,25+1,75


	6,00=2,00+2,50+1,50

5,00=0,50+0,50+0,50+1,50+2,00

4,00=2,50+1,50

5,00=2,00+3,00

Không có




Môn Hoá Lớp 12 - Bài giải và biểu điểm

  Câu I (4điÎm) 1)1,5đ: 2)1,5đ: 3)1đ

            sp2      sp2         sp2                             sp2         sp2       sp       sp   

1. Cl ~ CH2 - CH  (  O,                              CH2  (  CH      C  (  N      
[image: image16.wmf]                                                          

                             (                                             (                  (
  sp2      sp       sp2
CH3  (  C  (  O

· (
2. Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi (từ trái sang phải)

(CH2)3CH < CH3-CH2-CH2-CH3 < (CH3)3N < CH3-CH2-CH2-NH2 < CH3-CH2-CH2OH 

       (D)                      (A)                       (E)                        (C)                         (B)

Giải thích: Các phân tử A, E có phân tử khối xấp xỉ bằng nhau (58-60 đvC) nên nhiệt độ sôi phụ thuộc chủ yếu vào sự tương tác giữa các phân tử.

     A và D có nhiệt độ sôi thấp vì không có liên kết hiđrô giữa các phân tử, các liên kết gần như không phân cực nên lực hút giữa các phân tử rất yếu. D phân nhánh, phân tử ở dạng đối xứng cầu khó xếp khít với nhau nên nhiệt độ sôi thấp so vơi A.

      Nhiệt độ sôi của E cao hơn của A vì liên kết C - N phân cực nên các phân tử có tương tác tĩnh điện với nhau.

       B và C có nhiệt độ sôi cao hơn E vì có liên kết hiđro giữa các phân tử:
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    H
      H
        H

... N-H ... N-H ... N-H...
:
... O-H ... O-H ... O-H ...

    R
      R
        R

    R
      R
        R  

       Liên kết hiđro giữa các phân tử B bền hơn giữa các phân tử C (do liên kết O ( H phân cực hơn liên kết N ( H) nên B có nhiệt độ sôi cao nhất.

3. C2H5ONa + CH3COOH ( CH3COONa + C2H5OH    (1)

     NaNH2 + CH4 ( CH3Na + NH   (2)               

        Phản ứng (1) xảy ra, vì CH3COOH có tính axit mạnh hơn C2H5OH nên đẩy được C2H5OH ra khỏi C2H5ONa.

        Phản ứng (2) không xảy ra, vì nguyên tử H trong CH4 kém linh động so với nguyên tử H trong NH3 (sự phân cực của C ( H (N ( H) nên CH3 không đẩy được NH3 ra khỏi NaNH2 (hoặc giải thích do NH3 có tính bzơ yếu hơn CH3).

  Câu II: (4đ) 1)2đ: 2)2đ

           1.a) Đặt công thức tổng quát của X là CqHnOj    

          x = 60.180 / 12.100 = 9;         y = 4,44.180 / 100 = 8;       z = 35,56.180 / 16.100 = 4                   

Công thức phân tử của X: CqHnOj

           Từ dữ kiện đầu bài suy ra phân tử X có vòng benzen, nhóm COOH và CH3C3O4; hai nhóm này ở vị trí ortho đối với nhau, công thức tạo của X:(chưa vẽ)

O


COOH



-OCOCH3

b)o-CH3COOC6H4COOH + 3NaOH ( CH3COONa + O-NaOC6H4COONa + 2H2O

5,4/180 = 0,03mol               3.0,03 = 0,09mol

Thể tích dd NaOH 0,5M cần: 0,09.1000 / 0,5 = 180(ml)

2. Đặt công thức tổng quát của Y là CxHyOz

x = 41,38.174 / 12.100 = 6;    y = 3,45.174 / 100 = 6;        z = 55,17.174 / 16.100 = 6

       Công thức phân tử của Y:C4H4O6
Nhóm: CH = 0 và - CH2OH (rượu bậc một) trong phân tử mannozơ dễ bị oxi hoá bởi dd HNO3 nóng tạo ra 2 nhóm COOH. Nếu sản phẩm cuối cùng của pứ là HOOC - (CHOH)4 - COOH (C6H10O8) thì không phù hợp với công thức phân tử của Y (C6H6O4). Mặt khác theo đầu bài Y phải là este (bị thuỷ phân trong môi trường axit, bazơ). Vậy este được sinh ta do 2 nhóm - COOH phản ứng với 2 nhóm - OH ở vị trí không gian thuận lợi, tạo ra vòng 5 cạnh (I) hoặc 6 cạnh (II) bền:
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  Câu III: (3đ)    1)0,5đ;  2)1đ ;  3)1đ;  4)0,5đ

1. Đặt công thức tổng quát của A là CxHyOz

x = 76,92.156 / 12.100 = 10;     y = 12,82.156 / 1.100 = 20;     z = 10,26.156 / 16.100 =1

Công thức phân tử của A: C10H20O

B có trong công thức cấu tạo (I):


OH




OH



-CH(CH3)2



-CH(CH3)2
H3C




H3C


(I)




(II)

So sánh công thức phân tử của B (C10H11O) với A (B kém A 6 nguyên tử H) và đưa vào công thức cấu tạo của  B (có vòng benzen, phản ứng hiđro hoá chỉ xảy ra ở vòng benzen, B cộng 3 phân tử hiđro tạo ra A) suy ra công thức cấu tạo của A (II).

   2. A có 4 đồng phân cis - trans. Để đơn giản có thể biểu thị công thức các đồng phân như sau:

      OH

         OH

             OH




CH3

C3H7
   CH3
  
   C3H7     CH3
     C3H7      CH3
 HO












      H7C3
  3.


CH3-

-C3H7
        
          CH3-

-C3H7
(III) (IV)

Cơ chế:

       OH



       O+H2
CH3-

-C3H
+ H+

CH3-

-C3H7

       O+H2


       +

CH3-

-C3H7

CH3-

-C3H7 + HOH


      +



(III) + H(
CH3-

-C3H7
     to
(IV) + H(
  4. Tính axit của B >A: do vòng benzen trong B hút electron, làm tăng sự phân cực của liên kết O ( H

  Câu IV: (5đ)  1) 1,5đ;  2) 1đ;  3) 1đ;   4)1,5đ

1. Từ số mol và công thức cấu tạo của các aminoaxit suy ra X là một pentapeptit.

- Từ kết tủa thuỷ phân sản phẩm phản ứng giữa X với ArF suy ra đầu N(đầu chứa nhóm NH2 tự do ) của X là His.

- Từ sản phẩm thủy phân X nhờ enzim cacboxipeptiđaza suy ra đầu  N (đầu chứa nhóm COOH tự do ) của X là Lys.

-Khi thuỷ phân không hoàn toàn X cho các đipeptis His Ala, Ala Ala , Ala- Glu.

Trật tự sắp xếp các aminoaxít trong mạch : His-Ala-Ala-Glu-Lys 

Công thức cấu tạo của X:
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    N
        CH2 O
     CH2  O
  CH2 O      (CH2)2  O       (CH2)2






         COOH

NH2

  N


  H

(Thí sinh có thể viết công thức trong đó có nhóm : CO-NH- giữa Glu và Lys được tạo ra bởi nhóm -COOH ở vị trí của ( Glu với nhóm -NH2 ở vị trí ( của Lys).

2. Thứ tự tăng dần pH1:



Glu  <  Ala   <   His    <    Lys


PH1      5,22
6,00
  7,59
      9,74

Giải thích: Tính axít của aminoaxit càng lớn thì giá trị pH​​1 càng nhỏ , tính bazơ càng lớn thì pH1 càng lớn .


Glu có pH​1 nhỏ nhất (3,22) , vì số nhóm - COOH nhiều hơn số nhóm - NH2 . Muốn tồn tại ở dạng HOOC-(CH2) CH COO- phải thêm H+  (đưa về pH thấp) để nhóm –COOH thứ 2 không phân li .







     NH3
-Lys có pH1 lớn nhất (9,74) vì số nhóm -NH2 nhiều hơn số nhóm COOH.

-Ala có pH1=6,00 vì có một nhóm -COOH và một số nhóm NH2​ .

-His có pH1 trung gian giữa Ala và Lys , vì tuy số nhóm - COOH và -NH2 bằng nhau, nhưng dị vòng chứa N cũng là trung tâm Bazơ(tuy yếu hơn –NH2).
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Lys: H3N-(CH2)4-CH-COOH
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4.CH3-CH-COOH 
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Tính baz¬ giảm dần : N(a) > N(b) > N(c) > N(d)       


Giải thích: Tính bazơ ở nguyên tử N tăng khi mật độ eletron trên nó tăng . Mật độ electron ở N(a) > N(b) vì liên kết với gốc C2H2 đầy eletron ,trong khi đó N(b) ảnh hưởng bởi gốc dị vòng hút electron. Mật độ electron ở N(c) < N(b) , vì N(c) ở trạng thái lai hoá sp2 (có độ âm điện lớn hơn nguyên tử N(b) lai hoá sp2) và N(c) lại liên kết với những nguyên tử C lai hoá sp2 (khả năng hút electron của C lai hoá sp2  mạnh hơn C lai hoá sp2). N(d) không có tính bazơ , vì không còn cặp electron tự do (do đã tham gia tạo hệ liên kết ( trong vòng thơm)

  Câu V
: (2 điểm)  1) 1điểm ;  2) 1 điểm

Theo sơ đồ đã cho các chất được tổng hợp theo phương trình các phản ứng :

1. 2CH4
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2. 2HC
[image: image33.wmf]º

CH
[image: image34.wmf]¾

¾

¾

¾

®

¾

CL

NH

CL

CU

4

,

,

             CH2=CH-C
[image: image35.wmf]º

CH




1000c







CH2=CH-C
[image: image36.wmf]º

CH+HCL( CH2=CH-C=CH2




                                 CL





CH2=CH-C=CH2+Mg 
[image: image37.wmf]¾

¾

®

¾

etekhan

 CH2=CH-C=CH2
                           CL
                                     MgCl

          CH2=CH-C=CH2 + CO2   elekhan   CH2=OH-C=CH2
  
              MgCl                                                 COOMgCl                   

CH2=CH-C=CH2 + HCl ( CH2=CH-C=CH2 + MgCl2

        COOMgCl                          COOH   

  Câu VI: (2đ)     1)1,0đ;        2)1,0đ

1.Cơ chế:


OH



O+H2



+ H+ (

O+H2

(

C+H2 
(a) + H2O


C+H2

chậm


nhanh
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-H+






(a1)

2. a)


CH3

(B1)



(B2)


    H3C   CH3



H3C   CH3
b)Phản ứng tạo thành B1 và B2 phải đi qua giai đoạn tạo ra cacbocation (b), (c)  và các sản phẩm trung gian (b1), (c1):

C6H5-CH-CH2-CH2-C+(CH3)2
C6H5-CH2=CH2-C+(CH3)2
          CH3


(b)




(c)


CH3



     (b1)



(b2)

        H3C    CH3



H3C    CH3
Nhờ các nhóm CH3 đẩy electron nên cacbocation (b) và (c) bền hơn (a), các sản phẩm trung gian (b1) và (c1) cũng bền hơn (a1). Do vậy (b), (c), (b1), (c1) được tạo ra dễ dàng và nhiều hơn; đó là một trong số các nguyên nhân làm cho hiệu suất của B1, B2 cao hơn B.
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